
ââm phủ Nguyên văn là ‘Ha-đe,’ chỗ người chết ở.
a-men Nói a-men tức là đồng ý với những điều người khác nói.
anh chị em Con cái Chúa trong hội thánh. Mặc dù bản Hi-lạp dùng

chữ “anh em” trong các thư tín, nhưng tác giả viết cho
toàn thể hội thánh, không phân biệt nam nữ.

A-rôn A-rôn là anh Mô-se và là thầy tế lễ tối cao đầu tiên của
Do-thaùi.

áo dài Một cái áo tương tự như áo lót dài mặc bên trong.
Áp-ra-ham Vị tiên tổ khả kính nhất của dân Do-thái. Người Do-thái

nào cũng mong được thấy Áp-ra-ham.
bắt thăm Những viên đá hay que gỗ dùng như con súc sắc để

quyết định một việc gì.
Ba-ra-ba Vài bản Hi-laïp ghi “Gieâ-xu Ba-ra-ba.”
báp-têm Từ ngữ Hi-lạp có nghĩa là nhúng, nhận chìm một người

hay vật dưới nước trong chốc lát.
Bết-xa-tha Cũng gọi là Bết-xai-đa hay Bê-tết-đa, một hồ nước nằm

phía bắc của đền thờ ở Giê-ru-sa-lem.
biển A-ria-tích Biển nằm giữa Hi-lạp và Ý, gồm luôn vùng trung tâm Địa

Trung Hải.
bọ cạp Một loài côn trùng có nọc độc khi chích rất đau.
Ca-bê-nâm Một thị trấn miền Ga-li-lê nơi Chúa Giê-xu dạy dỗ.
cắt dương bì Cắt miếng da đầu bộ phận sinh dục của phái nam. Lễ

nầy được làm cho tất cả các bé trai Do-thái. Đó là dấu
hiệu của Giao ước Thượng Đế lập với Áp-ra-ham. Xem
Sáng thế 17:9–14.

cối Hai khối đá tròn và phẳng dùng xay lúa ra bột.
Cô-ra-xin, Bết-xai-đa, Ca-bê-nâm  Tên các thành phố nằm quanh hồ Ga-

li-lê nơi Chúa Giê-xu giảng dạy cho dân chúng.
con người Bất cứ con người nào.
Con Người Một danh hiệu Chúa Giê-xu dùng cho Ngài. Trong sách

Đa-ni-ên 7:13–14 dùng danh hiêäu nầy của đấng Mê-si, tức
người Thượng Đế chọn để cứu dân Ngài.

Giaœi thích Từ Ngữ

373
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con Danh từ ‘con’ trong gia phổ Do-thái đôi khi nghĩa là cháu

hoặc thân thuộc xa.
cuộn giấy da Một loại giấy viết làm bằng da cừu.
di chúc Một văn kiện pháp lý qui định cách phân phối tiền bạc và

tài sản của người viết di chúc sau khi người ấy qua đời.
Từ ngữ nầy trong tiếng Hi-lạp cũng đồng nghĩa với danh
từ “giao ước”.

dị tượng Một hiện tượng giống như chiêm bao mà Thượng Đế
thương dùng để nói chuyện với con người.

đảng Hê-rốt Một đảng chính trị theo phe Hê-rốt và gia đình ông ta.
Đa-vít Vị vua của dân Do-thái trị vì khoảng 1.000 năm trước

Dương Lịch, tức trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh
Đền thờ Một tòa nhà đặc biệt ở Giê-ru-sa-lem mà người Do-thái

dùng để thờ phụng.
Đình Nghị Một hội đồng hay một nhóm gồm các lãnh tụ quan trọng

ở A-thên, Hi-lạp. Họ đóng vai trò tương tự như thẩm phán.
động kinh Người mắc bệnh nầy có khi lên cơn, mê man, run rẩy

hoặc nằm bất động.
Ê-li và Mô-se Hai nhà lãnh tụ quan trọng của Do-thái thời xưa. Mô-se

ban cho họ luật lệ còn Ê-li là một tiên tri quan trọng.
Ê-li Một nhân vật phát ngôn thay cho Thượng đế. Ông sống

trước Chúa Cứu Thế mấy trăm năm. Xem sách I Các
Vua 17.

Ga-ma-liên Một giáo sư nổi danh của người Pha-ri-xi, một nhóm tôn
giáo của Do-thái (Công Vụ 5:34).

Gia-cốp Cha của mười hai người con trai. Từ các con ấy sinh ra
mười hai chi tộc của dân Do-thái, còn gọi là Ít-ra-en.

Giăng Tức Giăng Báp-tít, người giảng rằng Đấng Cứu Thế sắp
đến (Ma-thi-ô 3, Lu-ca 3).

giao ước đầu tiên  Tức khế ước Thượng Đế giao cho dân Do-thái khi
Ngài ban cho họ luật pháp Mô-se.

giao ước Thượng Đế thiết lập một khế ước hay thỏa hiệp với dân
chúng của Ngài. Đối với người Do-thái, giao ước đó là luật
pháp Mô-se. Nhưng nay Thượng Đế thiết lập một giao
ước tốt hơn với dân chúng qua Chúa Cứu Thế.

Giô-suê Sau khi Mô-se qua đời, Giô-suê lên thay thế lãnh đạo và
dẫn dân Do-thái vào đất mà Thượng Đế hứa ban cho họ.

hạnh phúc Phúc lành do Thượng Đế ban cho.
Ha-đe Thế giới vô hình của người chết.

con–Ha-ñe
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hội đường Nơi người Do-thái họp lại để cầu nguyện, học Thánh

Kinh, hoặc dùng vào các buổi họp công cộng khác.
hoàng đế Lãnh tụ của đế quốc La-mã. Đế quốc nầy gồm hầu hết

khu vực trên thế giới mà người ta biết lúc bấy giờ.
kiết lỵ Một bệnh tương tự như tiêu chảy.
khải thị Khải thị tức là tiết lộ chân lý đã được giấu kín.
Lau-đia Hoàng đế La-mã, cai trị từ năm 41–54 Dương Lịch.
Lễ Lều Tạm Một tuần lễ đặc biệt mỗi năm. Trong dịp lễ ấy người Do-

thái ở trong các chòi, hay lều để nhớ lại thời gian họ phải
lang thang trong sa mạc 40 năm vào thời Mô-se.

lễ Vượt qua Một lễ rất quan trọng của người Do-thái. Mỗi năm họ ăn một
bữa đặc biệt vào lễ nầy để kỷ niệm ngày Thượng Đế giải
phóng họ khỏi ách nô lệ của Ai-cập vào thời ông Mô-se.

Lê-vi Lê-vi là những người thuộc chi tộc Lê-vi có nhiệm vụ giúp
đỡ các thầy tế lễ Do-thái trong đền thờ.

lưỡi liềm Nông cụ gặt hái lúa có lưỡi cong.
Luật lệ Luật của Mô-se.
Màn trong đền thờ  Bức màn phân chia nơi Chí thánh với những phần

khác trong đền thờ, đó là một tòa nhà đặc biệt ở Giê-ru-
sa-lem nơi Thượng Đế truyền cho dân Do-thái cách thờ
phụng Ngài.

mái nhà Phần trên cùng của nhà. Trong thời kỳ Thánh Kinh được
viết, nhà cửa thường có mái bằng để dùng phơi trái cây
hoặc rơm rạ. Có khi dùng để làm thêm phòng ở, nơi thờ
phụïng hoặc chỗ ngủ lúc mùa hè.

Mên-chi-xê-đéc Một thầy tế lễ và là vua, ông sống đồng thời với Áp-ra-
ham (Xem Sáng thế 14:17–24).

một dược và trầm hương  Những loại hương thơm dùng để tẩm xác,
chuẩn bị chôn cất.

Mô-se và Ê-li Hai lãnh tụ quan trọng nhất của dân Do-thái thời xưa. Mô-
se ban cho họ luật lệ, còn Ê-li là một nhà tiên tri quan
trọng.

nước nho Sản phẩm của dây nho; cũng có thể dịch là “rượu nho.”
nói tiên tri Nói tiên tri tức là nói thay cho Thượng Đế.
núi Ô-liu Một ngọn đồi nằm về phía Đông thành phố Giê-ru-sa-

lem. Từ ngọn đồi nầy người ta có thể nhìn thấy toàn khu
vực đền thờ.

núi Si-nai Một ngọn núi thuộc Á-rập, nơi Thượng Đế trao luật pháp
của Ngài cho Mô-se (Xuất Ai-Cập 19 và 20).

hội ñöôøng–nuùi Si-nai
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núi Xi-ôn Một tên khác của Giê-ru-sa-lem, đây muốn nói đến thành

phố thiêng liêng của dân Chúa.
Ngày Chuẩn bị Ngày thứ sáu, tức là hôm trước ngày Sa-bát.
ngôn ngữ Có thể dịch là “tiếng nói.”
Người Tự Do Gồm những người Do-thái trước kia làm nô lệ hoặc có

cha ông làm nô lệ nhưng nay được tự do.
người trung gian  Một người nói hộ hay trao hộ cho người khác.
người Xa-ma-ri Người Xa-ma-ri là những người thuộc xứ Xa-ma-ri.

Những người nầy lai Do-thái. Người Do-thái không xem
người Xa-ma-ri là Do-thái chánh gốc. Hai dân tộc nầy rất
ghét nhau.

nhịn ăn Còn gọi là “cữ ăn.” Người ta nhịn ăn để dành riêng cầu
nguyện và thờ phụng Thượng Đế. Có khi dùng để bày tỏ
sự buồn rầu và chán nản.

phạm thượng Nói những lời nghịch lại Thượng Đế hoặc tỏ lòng bất kính
đối với Ngài.

Pha-ri-xi Người Pha-ri-xi là một nhóm tôn giáo Do-thái tự cho rằng
họ theo sát những luật lệ và phong tục Do-thái.

phép lạ Những việc lạ lùng thực hiện do quyền năng của
Thượng Đế.

Phi-lát Bôn-ti Phi-lát, tổng trấn La-mã miền Giu-đia từ năm 26
đến năm 36 Dương lịch.

quan tiền Đồng đơ-na-ri của La-mã, tương đương với một ngày
công.

Sa-bát Ngày thứ bảy, một ngày đặc biệt để người Do-thái nghỉ
ngơi và thờ kính Thượng Đế.

sinh Từ ngữ “sinh ra” hoặc “cha” trong gia phổ Do-thái đôi khi
có nghĩa là ông nội hoặc thân thuộc xa.

sứ đồ Người được sai đi
Tia và Xi-đôn Hai thành có dân cư rất độc ác.
tiếng Do-thái Tiếng Hê-bơ-rơ hay A-ram. A-ram là một thứ tiếng tương

tự như tiếng Hê-bơ-ro mà nhiều người Do-thái dùng vào
thế kỷ thứ nhất.

tiên tri Người nói thay cho Thượng Đế. Đôi khi nhà tiên tri tiên
đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Một số nhà
tiên tri viết các sách thuộc Cựu-Ước.

Thần hỏa Người Hi-lạp tin rằng Thần hỏa là sứ giả cho các thần
khác.

Thần mộc Người Hi-lạp tin đa thần, trong đó Thần mộc là quan
trọng nhất.

núi Xi-ôn–Thần mộc
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Thập Tỉnh Tiếng Hi-lạp là “Đê-ca-bô-li.” Đó và vùng phía Đông hồ

Ga-li-lê, trước kia có mười thị trấn.
thầy tế lễ tối cao  Thầy tế lễ và nhà lãnh đạo quan trọng nhất của người

Do-thaùi.
Thánh Kinh Một phần của Sách Thánh, thường chỉ phần Cựu-Ước.
Thánh Linh Còn gọi là Thần Linh của Thượng Đế, Thần Linh của

Chúa Cứu Thế, hay Đấng Trợ Giúp. Ngài hợp chung với
Thượng Đế và Chúa Giê-xu để thực hiện công việc của
Thượng Đế giữa con người trên thế gian.

thiên đàng Nơi những người nhân đức ở sau khi qua đời.
thiên sứ trưởng Người lãnh đạo thiên sứ hoặc các sứ giả của Thượng Đế.
Thưa Cha! Nguyên văn, “A-ba!” Đó là tiếng trẻ con Do-thái gọi cha.
trưởng lão Hay người quản trị, giám thị.
Xia-tít Vùng biển cạn gần bờ biển Ly-bi.
Xô-đôm và Gô-mô-rơ  Hai thành phố bị Thượng Đế hủy diệt vì dân cư

quá gian ác.

Thập Tỉnh–Xô-đôm và Gô-mô-rơ 
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